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Khung chương trình đào tạo tiến sĩ
Chuyên ngành: Hoá sinh học 
Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Động vật học


+ Tiếng Anh: Zoology
1.2. Mã số chuyên ngành: 60 42 10 01
1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sĩ
1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Tiến sĩ  Động vật học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


-  Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi. 


- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành loại khá và có ít nhất hai bài báo đã đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung các bài báo nói ở trên phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ  cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2.2. Thời gian và hình thức đào tạo

- Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ

: Không tập trung 3 năm


- Đối với thí sinh chỉ có bằng cử nhân
: Không tập trung 5 năm

2.3. Các môn thi tuyển đầu vào


- Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 3 môn: Môn chuyên ngành; môn ngoại ngữ trình độ C; bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


- Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 5 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.

Phần II. Khung chương trình đào tạo

I. Mục tiêu đào tạo
1.1 Về kiến thức :

      Đào tạo tiến sĩ có trình độ cao, kiến thức chuyên sâu về lý luận và thực hành về Động vật học có xương sống, các thông tin mới nhất về các lịnh vực chuyên sâu gồm : Phân loại, khu hệ, sinh thái động vật, quản lý và bảo tồn động vật, đồng thời giúp cho người học có khả năng độc lập và sáng tạo trong công tác giảng dậy ở bậc đại học và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực này.

1.2 Về năng lực :

      Sau khi hoàn thành các chuyên đề tự dành cho nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Động vật học người Tiến sĩ có khả năng

+ Phát hiện và giải quyết được những vấn đề của khoa học động vật học.

+ Đảm nhiệm chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ các cấp thuộc lãnh vực chuyên môn của mình. 

+ Giảng dậy động vật học ở các trường đại học và cao đẳng có liên quan, hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và tham gia hướng dẫn luận án Tiến sĩ thuộc lãnh vực chuyên môn.

1.3 Về nghiên cứu :

 Tiến sĩ có khả năng độc lập nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề về động vật có xương sống thuộc lĩnh vực chuyên môn.

II. Nội dung đào tạo
2.1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

· Đối với NCS có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ 6 tín chỉ:  trong đó:

+ Khối kiến thức bắt buộc:  0 tín chỉ
+ Khối kiến thức tự chọn:    6 trong số 12 tín chỉ
Luận án tốt nghiệp (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm

· Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Đào tạo Tiến sĩ người học phải học bổ sung các môn chuyên ngành sau đây trong khung chương trình Thạc sĩ để có kiến thức tương đương với người học Thạc sĩ đúng chuyên ngành: 

· Địa - Động vật học

· Quản lý và bảo vệ động vật hoang dã và phát triển bền vững tài nguyên động vật

· Đa dạng sinh học và hệ thống học lớp Thú (Mammalia).

· Đa dạng sinh học và hệ thống học lớp chim (Ornithology)

Luận văn tốt nghiệp được tiến hành trong quỹ thời gian còn lại của nghiên cứu sinh theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tao và Đại học Quốc gia Hà Nội.

· Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ chuyên ngành hoặc có bằng Thạc sĩ không đúng với chuyên ngành Đào tạo Tiến sĩ phải học các chuyên đề đào tạo Thạc sĩ thuộc chuyên ngành Động vật học:

+ Các môn bắt buộc :

· Hệ sinh thái rừng

· Hệ sinh thái các thuỷ vực

· Hệ sinh thái nông nghiệp

· Sinh thái học quần thể

· Địa lý động vật học

· Quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và phát triển bền vững tài nguyên động vật.

+ Lựa chọn 3/6 môn học sau :

· Đa dạng sinh học và hệ thống học lớp Thú (Mammalia)

· Đa dạng sinh học và hệ thống học lớp chim (Ornithology)

· Đa dạng sinh học và hệ thống học lớp Lưỡng cư - Bò sát học (Herpetology)

Tập tính học (Ethology)

Luận án tốt nghiệp  (yêu cầu và thời gian làm luận án) 2-3 năm

2.2. Chương trình khung


2.2.1. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory subjects)
	20
	
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 

Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	6
	SHBC 501
	Hệ sinh thái rừng
Forest Ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHBC 502
	Sinh thái học các thủy vực

Ecology of water bodies
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHBC 503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 

Agro-ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHBC 504
	Sinh thái học quần thể

Population Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SH§V501
	Địa - Động vật học

Zoogeography
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SH§V 502
	Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững

Restoration Ecology and Sustainable development
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	12
	SH§V 503
	Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên

Planning and management of National Parks and Protected Areas
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn (elctive subjects)
	6/12
	
	
	

	
	Động vật có xương sống ở cạn
	
	
	
	

	13
	SH§V504
	Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên Động vật

Management, conservation and surtainable development of animal resources
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SH§V505
	Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống 

Research methods of vertebrates
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SH§V506
	Thú học

Mammalogy
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SH§V507
	Điểu học

Ornithology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SH§V508
	Lưỡng cư, Bò sát học

Herpetology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SH§V509
	Sinh thái học động vật
Animal ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Côn trùng học

	19
	SV§V510
	Sinh thái học côn trùng

Insect Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	20
	SH§V511
	Đa dạng sinh học và hệ thống học côn trùng

Biodiversity and systematics of Entomology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	21
	SH§V512
	Côn trùng nông lâm nghiệp

Agricultural and forestry Entomology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	22
	SH§V513
	Sinh lý học côn trùng: Cấu trúc và chức năng

Insect Physiology: Structure and Functions
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	23
	SH§V514
	Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu côn trùng

Research Methods and Techniques of Insects
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	24
	SH§V515


	Côn trùng ở nước

Aquatic Entomology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Ký sinh trùng học

	25
	SH§V504
	Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên Động vật

Management, conservation and surtainable development of animal resources
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	26
	SH§V 516
	Ký sinh trùng học

Parasitology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	27
	SH§V517
	Côn trùng y học và các bệnh truyền qua vectơ

Medical  Entomology and  Vector-born Diseases
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	28
	SH§V518
	Giun tròn thực vật 

Nematoda of plant
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	29
	SH§V519
	Giun sán ký sinh và các bệnh do giun sán

Helmith and helminthiasis
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	30
	SH§V520
	Sán lá ký sinh ở người và động vật

Animal and man parasitic trematodes
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn (Thesis)
	15
	
	
	

	
	Tổng (Total)
	52
	
	
	


Các chuyên đề tiến sĩ
	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	DG01
	Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao 

Advanced foreign language for specific purposes
	3
	45(0/0/45)
	135(0/0/135)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	0/12
	
	
	

	
	II.2 . Các học phần lùa chän
	6/12
	
	
	

	1
	SH§V601
	Tài nguyên động vật rừng

Forest animal resources
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	2
	SH§V602
	Khu hệ động vật hoang dã ở Việt Nam

The Wildlife Fauna of Vietnam
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	3
	SH§V603
	Đa dạng động vật và bảo vệ nguồn gen động vật quý hiếm

Diversity of animals and Conservation for Endangered Species
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	4
	SH§V604
	Địa lý động vật học Việt Nam

Vietnam’s Zoogeography
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	5
	SH§V605
	Lịch sử nghiên cứu phân loại động vật ở Việt Nam: Thú, Chim, Bò sát và Lưỡng cư

History of a study on the wildlife of Vietnam: Mammalia, Aves, Reptilia and Amphibia
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SH§V 606
	Động vật đặc hữu và quí hiếm ¬ Việt Nam

Endemic and Endangered animal species of Vietnam
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận án
	
	
	
	


2.2.2. Đối với các thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

Các thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chỉ cần hoàn thành 3 chuyên đề tự chọn trong các chuyên đề tiến sĩ  (6 tín chỉ) trên đây.
2.3. Tài liệu tham khảo

2.3.1. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề thạc sĩ
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học


	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	I
	Khối kiến thức chung
	
	

	1
	MG01
	Triết học
	4
	

	2.
	MG02
	Ngoại ngữ chung 
	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	

	
	II.1. Các học phần  bắt buộc
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học


	
	1. Charles Jeffrey, 1977. Biological Nonmenclature. Edward Arnold.

2. Crampton, J.M., 1997. Molecular Biology of Disease vectors, Academic Press, London and New York.

3. Ferguson, A., 1980. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London.

4. Greuter, W. (ed.), 1994. International Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein.

5. House of Lords Select Committee on Science and Technology, 1992. Systematic Biology Research. Her Majesty’s Stationary Office, London. 

6. Mayr, E., 1971. Populations, Species, and evolution: an abridgement of animal species and evolution, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

7. Mayr, E. and Ashlock, P.D., 1991. Principles of Systematic Zoology, IIed. Mc Graw-Hill, New York.

8. Pateron, H.E.H., 1993. Evolution and the Recognition Concept of Species, The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London.

9. Service, M.W.(ed.), 1988. Biosystematics of Haematophagous Insects, Systematics Association, Oxford. 

10. Sivaratan, V.V., 1985. Introduction to Principles of Plant Taxonomy.

11. State, C.A., 1980. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold.

12.  XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences, 1985. International code of Zoological Nonmenclature, third edition, University of California Press Berkley and Los Angeles

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 


	3
	1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D., 1994. Molecular Biology of the cell (Third edition). Garland Publishing, Inc., New York and London.. 

2. Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D., 1990. Molecular Cell Biology (Second edition). Scietific American Books, Inc. New York.

3. Erlich, H.A., 1989. PCR-Technology: Principles and Applications for DNA Amplification. Stockton Press.

4. Innis, M.A., Gelfand, D., Sninsky, J.J., White, T.J., 1990. PCR Protocals. A guide to Methods and Applications. Academic Press, Inc.

5. Lewis, B., 1994. Genes V. Oxford University Press.

6. Old, R.M. and Primrose, S.B., 1994. Principles of Gene Manipultion. An Introduction to Genetic Enginering (Firth edition). Blackwell Science Ltd.

7. Rolfs, A., Schuller, I, Finckh, U., Weber-Rolfs, I., 1992. PCR: Clinical Diagnostics and Research. Springer-Verlag, berlin Heidelberg.

8. Suzuki, D.T., Fraffiths, A.J.F., Miler, J.H., Lewontin, R.C., 1989. An introduction to Genetic Analysis (Fourth edition). Freeman and Company, New York.

9. Wilson, J. and Hunt, T., 1994. Molecular Biology of the Cell. The problems Book (Revised edition). Garland Publishing, Inc. New York and London.

	6
	SHBC 501
	Hệ sinh thái rừng


	2
	1. Hoàng Hòe (chủ biên), 1998. Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng Việt Nam. NXB Giáo dục Hà Nội.
2. Thái Văn Trừng, 1978. Thảm thực vật rừng Việt Nam. NXB KHKT Hà Nội.David Attenborough, 1990. 
3. The last rain forests. Misschell Beazley in assocation with IUCN: the World Conservation Union. 
4. Richard P. W., 1997. Rừng mưa nhiệt đới.

	7
	SHBC 502
	Sinh thái học các thủy vực


	2
	1. Bộ thủy sản, 1997. Nguồn lợi thủy sản Việt nam, NXB Hà Nội.

2. Vũ Trung Tạng, 1994. Các hệ sinh thái cửa sông Việt nam. NXB KHKT Hà Nội.

3. Vũ Trung Tạng, 1997. Biển Đông: Tài nguyên tự nhiên và môi trường, Hà Nội.

4. Đặng Ngọc Thanh, 1974. Thủy sinh vật đại cương. NXB ĐHTHCN, Hà Nội.

5. Trần Thất và Nguyễn Đức Nhật, 1980. Khái quát địa lý thủy văn sông ngòi Việt nam. Tổng cục KTTV, Hà Nội.

6. Mc Connell R. H. Lowe, 1997. Ecology of Fishes in Tropical waters. The Inst. of Biology's studies in Biology, N​​​​o76, Edward Arnold.

7. George K. Reid, 1961. Ecology of Tnland and Estuaries. Rienhol Publi Corp., New York  London.

8. Konstantinov A. X., 1984. Obshaja Hydrobiologia. V­shaja Shkola. Moskva.

9. Wetzel Rober G., 1983. Limnology (2​​​​​ nd Ed.). Philadelphia. NewYork Chicago Toronto.

	8
	SHBC 503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 


	2
	1. Cao Liêm, Trần Đức Viên, 1990. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

2. Rambo A. Terry, 1990. Hệ sinh thái nông nghiệp Trung du miền Bắc Việt Nam. Bangkok, Thailand.

3. Phát triển hệ thống canh tác. NXB. Nông nghiệp, Hà Nội, 1995.

4. Phạm Bình Quyền và Trần Đức Viên, 1997. Hệ thống nông nghiệp và phương hướng đánh giá nhanh nông thôn. Giáo trình sau Đại học, CRES, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Lê Văn Khoa, 1997. Chiến lược phát triển nông thôn và những vấn đề về đất ở Vịệt Nam. Giáo trình sau Đại học, CRES, Đại học Quốc gia Hà Nội.

	9
	SHBC 504
	Sinh thái học quần thể


	2
	1. Andrewartha, H.G., 1970. Introduction to the study of animal populations, Chapman and Hall.

2. Begon M. and Mortimer, M., 1986. Population           ecology, Blackwell scientific Publication.

3. Caughley, G., 1980. Analysis of Vertebrate Population, Jonh Wiley & Sbns.

4. Putman, R.J., 1994. Community Ecology, Chapman & Hall.

5. Svirezhep, Yu.M. & Logofet, D.O., 1983. Stability of biological communities. Mir Publishers. Moscow.

	10
	SH§V501
	Địa - Động vật học


	2
	1. Lekagul, B. and McNeely J.A., 1977. Mammals of Thailand. Bangkok.

2. Brown J.H., Gibson A.C., 1983. Biogeography. St. Louis, Mosby-Year Book, Inc. A wealth of information in this balaneed treatment.

3. Cox C.B. and Moore P.D., 1985. Biogeography: An ecologycal and evolutionary aproach, ad. 4. Boston, Balack­ell Scient×ic Publication. Highly readable account with a strong ecological emphasis.

4. Cao Van Sung, 1990. The Rodent of Vietnam (Fauna, Systematic, Zoogegraphy, Ecology and Economical value) Diss. Dr., Moscow (tieemgs Nga).

5. Dao Van Tien, 1978. An experience of Zoogeographical regionalization of Vietnam. Zool. J., 57,4:582-586.

6. Đào Văn Tiến, 1985. Khảo sát thú ở miền Bắc Việt Nam. NXB Khoa hoc và Kỹ thuật Hà Nội, 330 trang.

7. Đặng Huy Huỳnh, 1997. Phân vùng địa lý sinh vật ở Việt Nam và cơ sở khoa học trong việc bố trí hợp lý hệ thống rừng đặc dụng. Tuyển tập nghiên cứu Môi trường. Tâp I. NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội:86-94.

8. Đặng Ngọc Thanh, 1980. Khu hệ động vật không xương sống nước ngọt miền Bắc Việt Nam. NXB. Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

9. Lê Vũ Khôi, 1995. Bài giảng Địa động vật học (tài liệu đánh máy).

10.  Mackinnon J. and Mackinnon K., 1986. Review of the Protected areas system in the Indo-Malaysia Realm. IUCN, Gland, Switzeland and Cambridge, UK/ UNEP, 284pp.

11.  Mai Đình Yên, 1982. Góp phần nghiên cứu khu hệ cá nước ngọt miền Nam Việt Nam. Tạp chí Sinh học, 4,4:8-12.

12. Mai dinh yen, 1985. Species composition and distribution of the frechwater fish fauna of the Norther Vietnam. Hydrobiologia 121:181-286.

13. Mai Dinh yen, 1995. The biodiversity of Freshwater Fishes and different measureas applied for its conservation in Vietnam. Hydrobiologia, 9:13-18.

14. Thái Trần Bái, 1999. Kết quả nghiên cứu giun đất ở Việt nam và những vấn đề cần quan tâm trong các năm tới. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học “Cấu trúc quần xã sinh vật đất và phát triển bền vững hệ sinh thái đất”, Hà Nội, 23-24/1999.

15. Võ Quý, Nguyễn Cử, 1995. Danh lục chim Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội

	11
	SH§V 502
	Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững


	2
	1. Ubranska, K. M., Webb, N. R., and Edwards A. J.,1997. Restoration Ecology and sustainable development. Cambridge University Press.

2. Farina A.,1998. Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman & Hall Ltd.

3. Forman, R.T.T., 1995. Land mosaics: The Ecology of Lanscapes and Regions. Cambridge University Press.

	12
	SH§V 503
	Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên


	2
	1. Hà Đình Đức & nnk, 2000. Quản lý bền vững các vùng bảo vệ ở Việt Nam. Nghiên cứu thí điểm VQG Bến En, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

2. Birdlife & FIPI (2001). Thông tin các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam. Tập I. Miền Bắc

3. Birdlife & FIPI (2001). Thông tin các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam. Tập II. Miền Nam.

4. L.P. Van Lavieren, 2001. Planning and Management of Parks and Reserves (Nguyễn TÊn Phong dịch)
5. WWF (2001). Transboundary conservation in indochina: 1995-1999 and Beyond 

6. L.P. Van Lavieren, 2001. Wildlife Management in the Tropics (Nguyễn Tấn Phong dịch)

7. ARCBC (2000). Mannual on participatory 3-dimentional modeling. 

8. John MacKinnon, 1997. Protected areas systems review of the Indo-Malayan realm. England, 198pp

	
	II.2. Các học lựa chọn

(theo 3 chuyên ngành sau)
	
	

	
	Động vật có xương sống ở cạn 
	
	

	13
	SH§V 504
	Quản lý và bảo vệ Động vật hoang dã và phát triển bền vững tài nguyên Động vật


	2
	1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (2000). Sách đỏ Việt Nam. Phần Động vật (tái bản). NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 2001. Hướng dẫn về công ước đa dạng sinh học. Cục Môi trường, IUCN, BMZ xuất bản, Hà Nội, 2001.

3. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học Việt Nam. Dự án của quỹ môi trường toàn cầu (VIE/91/G31).

4. Đặng Huy Huỳnh, 1997. Bảo vệ và phát triển lâu bền nguồn tài nguyên động vật rừng. NXB Giáo dục, Hà Nội.

5. Mackinnon F., 1990. Hệ thống bảo tồn thiên nhiên - Vườn quốc gia - Khu bảo tồn thiên nhiên. Dự án VIE/88/037.

6. Richard B. Primack, 1999. Cơ sở Sinh học Bảo tồn. NXB Sinauer Associates Inc. (Mỹ), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam.



	14
	SH§V 505
	Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống 


	2
	1. Võ Quý, 1975. Chim Việt Nam - Hình thái và phân loại. Tập 1. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 648 tr.

2. Võ Quý, 1981. Chim Việt Nam - Hình thái và phân loại. Tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, hà Nội. 394 tr.

3. Lê Vũ Khôi, 2000. Danh lục các loài thú ở Vịệt Nam (Latin, Việt, Anh, Pháp, Nga). NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

4. Corbet G.B., Hill J.E., 1992. The Mammals of the Indomalyan region: A systematic Review. Nature History Museum Publ. Oxford Univ. Press.

5. Đặng Huy Huỳnh, Đào Văn Tiến, Cao Văn Sung, Phạm Trọng ảnh, Hoàng Minh Khiên,1994. Danh lục các loài thú (Mammalia) Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
6. Van Peenen P.F.D., Ryan P.F., Light R.H., 1969. Preliminary Identification manual for Mammals of South Vietnam. Smithonian Institution, Washigton.
7. Lekagul B., McNeely J.A., 1977. Mammals of Thailand. Bangkok.



	15
	SH§V 506
	Thú học


	2
	1. Corbet G.B., Hill J.E., 1992. The Mammals of the Indomalyan region: A systematic Review. Nature History Museum Publ. Oxford Univ. Press.
2. Hickman Jr.C., Robets L.S., Larson A., 1993. Integrated Principles of Zoology. St. Luois, Bantimore, Chicago, London, Philadenphia, Sydney, Toronto.

3. Lê Hiền Hào, 1973. Thú kinh tế miền Bắc Việt Nam. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

4. Đặng Huy Huỳnh, Đào Văn Tiến, Cao Văn Sung, Phạm Trọng ảnh, Hoàng Minh Khiên,1994. Danh lục các loài thú (Mammalia) Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

5. Đặng Huy Huỳnh và NNK, 1997. Bảo vệ và phát triển lâu bền nguồn tài nguyên động vật rừng Việt Nam. NXB Giáo dục, Hà Nội.

6. Đào Văn Tiến, 1971. Động vật có xương sống, Tập 2. NXB Đại học và THCN, Hà Nội.

7. Đào Văn Tiến, 1985. Khảo sát thú miền Bắc Việt nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

8. Lekagul B., McNeely J.A., 1977. Mammals of Thailand. Bangkok.

9. Vaughau T.A. 1978. Mammalogy ed. Z., Philadenphia, W.B. Saunders Company. Comprehensive treatment of Mammalia characteristics and orders.

10. Van Peenen P.F.D., Ryan P.F., Light R.H., 1969. Preliminary Identification manual for Mammals of South Vietnam. Smithonian Institution, Washigton.

11. Yuong J.Z., Hobbs M.J., 1975. The life of Mammals. New York, Oxford Universistsy.



	16
	SH§V 507
	Điểu học


	2
	1. Võ Quý, 1971. Sinh học các loài chim thường gặp ở Việt nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2. Võ Quý, 1975 và 1981. Chim Việt Nam. Hình thái và phân loại, Tập 1 và Tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3. Võ Quý và Nguyễn Cử, 1995. Danh lục các loài chim Việt nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

4. Đào Văn Tiến, 1971. Động vật học có xương sống, Tập 2. NXB đại học và THCN, Hà Nội.

5. Welty J.C. and Baptista L., 1988. The life of Birds, ed. 4. Philadenphia, Saunders College Publ. Among the best of the Orniythology texts, lucid stule and well illustrated.



	17
	SH§V 508
	Lưỡng cư, Bò sát học


	2
	1. Duelleman W.E., Trueb L.R., 1986. Biology of amphibians. New York , McGraw-Hill Book Co. Important comprehensive sourceboook of informatin on amphibians. Extensively referenced and illustated.

2. Goin C.J., Goin O.B., Zug G.R., 1978. Introduction to Herpetology, ed. 3. San Francisco, W.H. Freeman & Co., Publishers. Basic college-level Texboook.

3. Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, 1996. Danh lục Bò sát ếch nhai Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

4. Đào văn Tiến, 1991. Động vật học có xương sống. Tâp 1. NXB Đại học và THCN, Hà Nội.



	18
	SH§V 509
	Sinh thái học động vật


	2
	1. Đặng Huy Huỳnh, 1997. Bảo vệ và phát triển lâu bền nguồn tài nguyên động vật rừng Việt nam. NXB Giáo dục Hà Nội.

2. Trần Kiên, 1976. Sinh thái động vật. NXB Giáo dục Hà Nội.

3. Odum.E.P., 1983. Basic Ecology. Saunders College Publ., Philadelphia New York- Chicaga- San Francisco-Montreal Toronto - London- Sydney- Tokyo-Mexico City- Rio de Janeiro Madrid.

4. Vũ Trung Tạng, 2000. Cơ sở Sinh thại học. NXB Giáo dục Hà Nội.

5. Mai Đình Yên, 1969. Bài giảng cơ sở sinh thái động vật. NXB ĐH & THCN Hà Nội.

6. Mai Đình Yên, 1990. Bài giảng cơ sở sinh thái học. Tủ sách trường ĐHTH Hà Nội.



	
	Côn trùng học
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	SH§V 510
	Sinh thái học côn trùng


	2
	1. Phạm Bình Quyền, 2005. Sinh thái học côn trùng. NXB. Giáo dục, Hà nội.

2. Barbosa, B. & Schultz, J.C., 1987. Insect Outbreaks, Academic Press, San Diego...Toronto.

3. Price, P.W., 1997.Insect Ecology. John Wiley & Sons, Inc.



	20
	SH§V 511
	Đa dạng sinh học và hệ thống học côn trùng


	2
	1. Beibienko, G.IA., 1971. General Entomology, Higher School Publisher, Moskva.

2. Cedric Gillott, 1980. Entomology. Plenum Press, New York and London.

3. Richards, O.W. and Davies, R.G., 1977. Imms General Textbook of Entomology. Chapman and Hall, London.

4.  XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences, 1985. International Code of Zoological Nomenclature, Bristish Museum and University of California Press.



	21
	SH§V 512
	Côn trùng nông lâm nghiệp


	2
	1. Drakhopskaia, M.,1968. Dự tính trong bảo vệ thực vật. NXB Khoa học, Hà nội.

2. Bondarenco N.V. et al., 1983. Côn trùng đại cương và nông nghiệp, “Kolos”, Mockva (tiếng Nga).

3. Frohlich, G. et al., 1963. Bảo vệ thực vật ở nhiệt đới , Leipzig (tiếng Đức).

4. Hồ Khắc Tín (chủ biên), 1982. Giáo trình côn trùng nông nghiệp, Tập II, NXB Nông nghiệp, Hà nội.

5. Kirchner, H. A., 1975. Cơ sở của bệnh lý thực vật và bảo vệ thực vật, VEB Gustan Fischer Verlag, Zena (tiếng Đức).



	22
	SH§V 513
	Sinh lý học côn trùng: Cấu trúc và chức năng


	2
	1. Cedric Gillott, 1980. Entomology. Plenum Press, New York and London.

2. Chapman, R.F., 1969. The Insect, Structure and Functions, English University Press, London. 3.Gordon, R.M. and Lavoipierre, M.M., Entomology for Students of Medicine

3. Richards, O.W. and Davies, R.G., 1977. Imms General Textbook of Entomology. Chapman and Hall, London.

4. Svanvic, B.N., 1959. Introduction to Entomology. M-L.



	23
	SH§V 514
	Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu 


	2
	1. Đặng Ngọc Thanh (chủ biên), 1980. Thực tập Động vật không xương sống, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Ha Nội

2. Bondarenko, H.V., Glusenko, A.F., 1972. Thực tập côn trùng đại cương. Leningrat

3. Chapman, R.F., 1969. The Insect, Structure and Functions, English University Press, London.

4. Richards, O.W. and Davies, R.G., 1977. Imms General Textbook of Entomology. Chapman and Hall, London.

5. Hangay, G. and Dingley, M. 1985. Biological Museum Methods, Academic Press, Sydney...Tokyo.

6. Mahoney, R., 1973. Laboratoy technique in Zoology, London Butterworths.

7. Peterson, A., 1964. Entomological Techniques. How to work with insects. The Ohio State University Columbus, Ohio.

8. Smith C.N. (ed.), 1966. Insect Colonization and Mass Production. Academic Press, New York and London.

9. Southwood, T.R.E., 1966. Ecological Methods, Chapman and hall, London



	24
	SH§V

515


	Côn trùng ở nước


	2
	1. Cafferty, W.P. & Provonsta A.V. 1981. Aquatic       Entomology. Jones and Barlett Publishers.

2. Williwams, D..D. (ed.), 1992. Aquatic Insects.  C.A.B International Wallingford, Oxon OX10 8DE, UK.

3. Merrit, R.W. & Cummins K.W., 1978. An Introduction to the Aquatic Insects of North America. Kendall/Hunt Publishing Company.

4. Resh, V.H. & Rosenberg D.M., 1984. The Ecology of Aquatic Insects.CBS Education and Professional Publishing a Division of CBS Inc.

5. Dudgeon, D., 1999. Tropical Asian Streams: Zoobenthos, Ecology and Conservation. Hong Kong University Press.



	
	Ký sinh trùng học
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	SH§V 504
	Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên Động vật


	2
	1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (2000). Sách đỏ Việt Nam. Phần Động vật (tái bản). NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 2001. Hướng dẫn về công ước đa dạng sinh học. Cục Môi trường, IUCN, BMZ xuất bản, Hà Nội, 2001.

3. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học Việt Nam. Dự án của quỹ môi trường toàn cầu (VIE/91/G31).

4. Đặng Huy Huỳnh, 1997. Bảo vệ và phát triển lâu bền nguồn tài nguyên động vật rừng. NXB Giáo dục, Hà Nội.
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	27
	SH§V 517
	Côn trùng y học và các bệnh truyền qua vectơ

 
	2
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4. Nguyễn Thị Lê và cộng sự, 1996. Giun  sán ký sinh ở gia cầm Việt Nam. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội

5. Phan Thế Việt, Lê Đình An. Nghiên cứu và thử nghiệm diệt giun đầu gai trong cơ thể lợn. Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật. Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, tr. 174-176.
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3. Nguyễn Thị Lê, 1980. Sán lá ký sinh ở chim, thú Việt Nam (khu hệ, hệ thống phân loại , sinh thái và địa động vật). Luận án Tiến sĩ Sinh học, Moskva (Tiếng Nga).
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14. Thái Trần Bái, 1999. Kết quả nghiên cứu giun đất ở Việt nam và những vấn đề cần quan tâm trong các năm tới. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học “Cấu trúc quần xã sinh vật đất và phát triển bền vững hệ sinh thái đất”, Hà Nôi, 23-24/1999.

15. Võ Quý, Nguyễn Cử, 1995. Danh lục chim Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội
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2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy


2.4.1. Đội ngũ giảng dạy các môn thạc sĩ
	TT
	Mã môn học
	Tên m ôn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	MG01
	Triết học


	4
	
	
	
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung


	4
	
	
	
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	
	
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học


	3
	Nguyễn Nghĩa Thìn 

Trịnh Đình Đạt
	GS.TSKH

PGS.TS
	Thực vật học

Di truyền học
	§HKHTN

§HKHTN

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 


	3
	Võ Thương Lan

Phan Tuấn Nghĩa 

Nguyễn Quốc Khang
	TS

PGS.TS

GS.TS
	Lý Sinh 

Hoá Sinh

Hoá sinh
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	6
	SHBC501
	Hệ sinh thái rừng


	2
	Nguyễn Nghĩa Thìn

Trần Đình Nghĩa

Trần Văn Thuỵ
	GS.TSKH

TS.

TS.
	Thực vật học

Thực vật học

Thực vật học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	7
	SHBC502
	Sinh thái học các thuỷ vực


	2
	Vũ Trung Tạng

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Xuân Huấn

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS. 
	Sinh thái học

Thuỷ sinh vật học

Động vật học

Côn trùng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	8
	SHBC503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 


	2
	Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng

Phạm Bình Quyền

Nguyễn Anh Diệp
	TS

TS

PGS.TS

PGS.TS
	Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học

Côn trùng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	9
	SHBC504
	Sinh thái học quần thể


	2
	Nguyễn Xuân Huấn

Lưu Lan Hương
	PGS.TS

PGS.TS
	Động vật học

Ngư loại học
	§HKHTN

§HKHTN

	10
	SH§V501
	Địa - Động vật học


	2
	Lê Vũ Khôi

Hà Đình Đức

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Xuân Huấn

Nguyễn Văn Vịnh
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS.
	Động vật học

Động vật học

Thuỷ sinh vật

Động vật học

Côn trùng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	11
	SH§V502
	Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững


	2
	Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Xuân Huấn
	TS.

TS.

PGS.TS.
	Côn trùng học

Côn trùng học

Động vật học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN


2.4.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên đề tiến sĩ
	TT
	Mã môn học
	Tên m ôn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy



	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	SH§V

601
	Tài nguyên động vật rừng
	2
	Lê Vũ Khôi

Hà Đình Đức 
	GS.TS

PGS.TS
	Động vật học

Động vật học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	2
	SH§V

602
	Khu hệ động vật hoang dã ở Việt Nam
	2
	Hà Đình Đức

Lê Vũ Khôi

Nguyễn Xuân Huấn
	PGS.TS

GS.TS

PGSTS
	Động vật học

Động vật học

Động vật học
	Học viện Quân Y

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	3
	SH§V

603
	Đa dạng động vật và bảo vệ nguồn gen động vật quý hiếm
	2
	Lê Vũ Khôi 

Hà Đình Đức

Nguyễn Xuân Huấn
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Động vật học

Động vật học

Động vật học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	4
	SH§V

604
	Địa lý động vật học Việt Nam
	2
	Lê Vũ Khôi 

Hà Đình Đức

Nguyễn Xuân Huấn
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Động vật học

Động vật học

Động vật học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	5
	SH§V

603
	Lịch sử nghiên cứu phân loại động vật Việt Nam:Thú, Chim, Bò sát, Lưỡng cư
	2
	Hà Đình Đức

 Lê Vũ Khôi
	PGS.TS

GS.TS
	Động vật học

Động vật học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	6
	SH§V

606
	Động vật đặc hữu và quý hiếm Việt Nam
	2
	Lê Vũ Khôi 

Hà Đình Đức

Nguyễn Xuân Huấn
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Động vật học

Động vật học

Động vật học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN


2.5 Tóm tắt nội dung môn học

2.5.1. Các môn học thạc sĩ
1. Phân loại sinh học

Môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Vi sinh vật học; Di truyền học; Tế bào học; Sinh hóa học

Tóm tắt nội dung:

Các xu hướng hiện đạt trong phân loại học động vật: phân loại sinh học, phân loại học số lượng, phân loại học vi hình thái, phân loại học tế bào, phân loại học sinh hóa và phân loại học phân tử; các ưu điểm và hạn chế và sự áp dụng của chúng; mối liên quan giữa các phương pháp phân loại cổ điển và hiện đại; phân loại các nhóm côn trùng có ý nghĩa đặc biệt: côn trùng tuyền bệnh và côn trùng kiểm dịch

2. Sinh học phân tử 

Môn học tiên quyết: Di truyền học; Hóa sinh học; Tế bào học; Sinh học phát triển

Tóm tắt nội dung:

Phân tích ở mức độ phân tử các phản ứng sinh học, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, trong phản ứng miễn dịch cũng như nguồn gốc của ung thư ở sinh vật prokariot cũng như sinh vật eukariot.  Đưa ra các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học.

3. Hệ sinh thái rừng

Môn học tiên quyết: Thực vật học; Động vật học; Sinh thái học



Tóm tắt nội dung:

Định nghĩa; vai trò của hệ sinh thái rừng đối với tự nhiên và xã hội; các đặc trưng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới; phân loại hệ sinh thái rừng; rừng Việt Nam

4. Sinh thái học các thủy vực

Môn học tiên quyết: Động vật học, Thực vật học; Ngư loại học; Thủy sinh học đại cương



Tóm tắt nội dung:

Các nguyên lý sinh thái học của các thủy vực; các đặc trưng của đời sống các thủy sinh vật trong các quần thể, quần xã và các hệ sinh thái các thủy vực; Phân loại các hệ sinh thái ở nước: hệ sinh thái nước chảy (suối, sông), nước đứng (hồ chứa nước nhân tạo, tự nhiên), hệ sinh thái ven biển.

5. Hệ sinh thái nông nghiệp 

Môn học tiên quyết:Động vật học; Thực vật học; Côn trùng học đại cương; Côn trùng học nông nghiệp; Sinh thái học.

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu; sinh thái học với sự phát triển nông nghiệp; đặc điểm sinh thái học của các nền sản xuất nông nghiệp và vấn đề phát triển bề vững; nguyên lý, nội dung và nguyên tắc tiếp cận và điều khiển các hệ sinh thái nông nghiệp; các hệ sinh thái nông nghiệp của Việt nam.

6. Sinh thái học quần thể

Môn học tiên quyết: :Động vật học; Thực vật học;; Sinh thái học. Thống kê sinh học
Tóm tắt nội dung:
Phân tích các quần thể động vật và thực vật; sự đáp ứng của các cá thể với môi trường vô sinh và hữu sinh; chọn lọc tự nhiên và những sự thay đổi quần thể; phân tích sự tăng trưởng và cấu trúc tuổi của quần thể, và cơ chế điều hòa tự nhiên; những sự tương tác trong quần thể; tính đa dạng và tính bền vững của quần thể; dòng năng lượng trong quần xã.

7. Địa - Động vật học

Môn học tiên quyết: :Động vật học; Thực vật học

Tóm tắt nội dung:


Địa động vật học cung cấp những kiến thức về quy luật cơ bản sự phân bố địa lý của động vật, các vùng địa lý động vật trên thế giới và địa lý động vật Việt Nam.


Nội dung bao gồm: Sự phân bố của động vật. Khái niệm về vùng phân bố. Những tính chất cơ bản của vùng phân bố. Các vùng phân bố động vật đặc biệt: Cách ly, cách biệt, hang động, đảo. Những đặc điểm địa động vật học của các miền địa động vật học trên thế giới. Địa động vật học Việt nam.

8. Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững

Môn học tiên quyết: :Động vật học; Thực vật học; Cơ sở sinh thái học

Tóm tắt nội dung: 

Cung cấp những kiến thức về cơ sở khoa học của quá trình phục hồi các hệ sinh thái, các mô hình cơ bản được tiến hành trong quá trình phục hồi. Các biện pháp giám sát và đánh giá mức độ phục hồi của hệ sinh thái. Vai trò của cộng đồng trong sự phục hồi của hệ sinh thái, đánh giá hiệu quả quá trình phục hồi hệ sinh thái đối với cộng đồng

9. Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên

Môn học tiên quyết:Sinh thái học quần thể; Động vật học, Thực vật học; Đa dạng sinh học.

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về nội dung của môn học Quy hoạch và quản lý các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên: Khái niệm cơ bản về các loại hình Khu bảo tồn (Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu Dự trữ sinh quyển, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh ..v.v.), các hình thức bảo tồn (in - situ & ex – situ); các nguyên tắc quy hoạch Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên; các nguyên tắc quản lý, bảo vệ và sử dụng động thực vật hoang dã. Mạng lưới các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn ở Việt Nam.

10.  Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài  nguyên Động vật

Môn học tiên quyết:Động vật có xương sống; Động vật không xương sống; Sinh thái học.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những kiến thức về sinh thái học động vạt hoang dã và vai trò của động vật hoang dã trong hệ sinh thái rừng và với con người. Tình trạng và sự phân bố địa lý của động vật hoang dã. Những nguyên tắc về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên động vật hoang dã. Luật buôn bán động vật quý hiếm (CITES).

11.  Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống


Môn học tiên quyết: Côn trùng học; Động vật học; Ký sinh trùng học; Sinh lý động vật.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những khái niệm cơ bản về tập tính động vật. Các kiểu tập tính động vật. Cơ chế thần kinh của tập tính. Bản năng và sự tập nhiễm. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện và biến đổi của tập tính động vật. Tập tính vận động. Tập tính hôn phối và sinh sản của động vật. Tập tính xã hội. Cơ chế của tập tính. Sự phát triển và tiến hoá của tập tính. Tập tính của côn trùng xã hội. ứng dụng của tập tính học động vật.

12.  Thú học

Môn học tiên quyết:Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những hiểu biết toàn diện về tổ chức và cấu tạo cơ thể, sinh học, sinh thái học, phân bố địa lý, hệ thống phân loại thú và khu hệ thú Việt Nam. Những nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các loài thú hoang dã và quý hiếm.

13.  Điểu học

Môn học tiên quyết :Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những hiểu biết toàn diện về tổ chức và cấu tạo cơ thể chim, sinh học và sinh thái học, phân bố địa lý, hệ thống phân loại và khu hệ chim Việt Nam. Những nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các loài chim hoang dã và quý hiếm.

14.  Lưỡng cư, Bò sát học

Môn học tiên quyết: Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những hiểu biết toàn diện về tổ chức và cấu tạo cơ thể lưỡng cư, bò sát, sinh học và sinh thái học, phân bố địa lý, hệ thống phân loại và khu hệ lưỡng cư, bò sát Việt Nam. Những nguyên tắc bảo vệ và phát triển bền vững các loài ếch nhái, bò sát hoang dã và quý hiếm.

15.  Sinh thái học động vật

Môn học tiên quyết: Động vật có xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho người học những kiến thức chung về sinh thái học cá thể động vật, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống động vật; Chủng quần động vật, mối quan hệ giữa quần thẻ động vật nói chung và động vật có xương sống ở cạn nói riêng với các sinh vật khác trong quần xã. Những kiến thức cơ bản về nguồn lợi và bảo vệ động vật hoang dã.

16.  Sinh thái học côn trùng

Môn học tiên quyết: Động vật không  xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sinh thái học côn trùng: Các yếu tố sinh thái tác động đến đời sống côn trùng. Môi trường đất và nước đối với đời sống côn trùng. Các yếu tố sinh học với đời sống côn trùng.  Biến động số lượng của côn trùng.

17. Đa dạng sinh học và hệ thống học côn trùng

Môn học tiên quyết:  Động vật không  xương sống; Sinh thái học

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức: Nguồn gốc và tiến hoá của côn trùng. Quan hệ chủng loại và tiến hoá của côn trùng. Các quan điểm về hệ thống phân loại côn trùng. Đặc tính đa dạng sinh học côn trùng. Hệ thống học côn trùng. 

18.  Côn trùng nông lâm nghiệp

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp kiến thức bao gồm: Phenology và phenologram của các loài sâu hại, về động thái của mật độ chủng quần. Mối quan hệ giữa côn trùng và cây trồng, rừng. Biện pháp phòng trừ sâu hại. Khu hệ côn trùng nông lâm nghiệp Việt Nam. Dẫn liệu về một số loài gây hại chính trên một số cây trồng, cây rừng phổ biến.

19.  Côn trùng ở nước

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức về đặc điểm cấu tạo hình thái, sinh lý, sinh thái  của côn trùng nước. Các đặc điểm thích nghi với đời sống ở nước. Phân bố của côn trùng nước. Hệ thống phân loại côn trùng nước. Nguồn gốc, tiến hoá của côn trùng nước.Vai trò của côn trùng nước trong hệ sinh thái. 

20.  Sinh lý học côn trùng: Cấu trúc và chức năng

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương

Tóm tắt nội dung:

Đặc điểm của động vật chân khớp. Tính đa dạng sinh học của côn trùng. Hình thái, cấu tạo cơ thể côn trùng. Giải phẫu và sinh lý côn trùng: Vỏ cơ thể, hệ cơ, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn và thể mỡ, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ sinh dục, hệ thần kinh, hệ nội tiết. Sự phát triển và biến thái của côn trùng.

21.  Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu côn trùng

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.
Tóm tắt nội dung:

Một số phương pháp nghiên cứu hình thái côn trùng. Cấu tạo cơ thể côn trùng. Phương pháp mô tả hình thái côn trùng. Phương pháp sưu tầm, xử lý và bảo quản mẫu côn trùng. Phương pháp phòng thí nghiệm nghiên cứu côn trùng. Các phương pháp làm tiêu bản. Phương pháp nuôi và nghiên cứu sinh thái côn trùng.

22.  Côn trùng y học và các bệnh truyền qua vectơ

    Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Côn trùng học đại cương.

Tóm tắt nội dung:

Vai trò của tiết túc trong y học và thú y. Các nhóm tiết túc hút máu. Tiết túc sống ký sinh ở người và động vật. Đặc trưng sinh vật quần của các bệnh do tiết túc truyền. Tập tính của các vector truyền bệnh. Học thuyết về “ổ dịch tự nhiên  của các bệnh truyền nhiễm” của Pavlovskii. Các nhóm côn trùng và Ve bét y học và thú y: Bộ hai cánh, Bộ bọ chét, Bộ cánh nửa, Tổng bộ ve bét, Acarina. Sinh học, sinh thái của các bệnh do vector truyền. Các bệnh giun sán. Khu hệ tiết túc y học của Việt Nam.

23.  Ký sinh trùng học

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về nội dung của môn học Ký sinh trùng học: Sự ký sinh và vật ký sinh; Ký sinh trùng động vật và thực vật. Phân bố và nguồn gốc của ký sinh. Hiện tượng cộng sinh, hội sinh và ký sinh. Các kiểu liên hệ giữa vật ký sinh và vật chủ. Những thích nghi về hình thái, cấu tạo và chu kỳ sống của vật ký sinh. Những vấn đề về dịch tễ học bệnh ký sinh trùng. Khu hệ ký sinh trùng và môi trường sống.

24.  Giun tròn thực vật 

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Ký sinh trùng học đại cương
Tóm tắt nội dung:

Cung cấp những kiến thức về giun tròn ký sinh trên thực vật. Những bệnh cây do giun tròn ký sinh gây ra. Sự phân bố của giun tròn trên những cây trồng và những cây hoang dã. Khu hệ giun tròn ký sinh thực vật ở Việt Nam.

25.  Giun sán ký sinh và các bệnh do giun sán

Môn học tiên quyết:Động vật không xương sống; Ký sinh trùng học đại cương
Tóm tắt nội dung:

Cung cấp kiến thức về khu hệ giun sán ký sinh ở Việt Nam. Sự phân bố của giun sán ký sinh. Các bệnh ở người, động vật và thực vật do giun sán ký sinh gây ra. Tác hại của giun sán ký sinh. Các biện pháp phòng trừ.

26.  Sán lá ký sinh ở người và động vật

Môn học tiên quyết: Động vật không xương sống; Ký sinh trùng học đại cương.
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về hình thái cấu tạo chung, đặc điểm sinh học, sinh thái, hệ thống phân loại sán lá ở Việt Nam, bao gồm 164 loài thuộc 84 giống, 16 họ của 8 bộ. Mỗi loài gồm các nội dung: Đặc điểm chuẩn loại, khóa định loại, tên đồng vật, tên vật chủ gồm cả tên tiếng Việt và tiếng La tinh, nơi ký sinh, nơi phân bố (nơi phát hiện) ở Việt Nam và trên thế giới. Mô tả loài, đặc điểm sinh học.

2.5.2 Các chuyên đề tiến sĩ
1. Tài nguyên động vật rừng
Điều kiện và môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Sinh thái học động vật.
Tóm tắt nội dung:

Khái niệm về động vật rừng.

Sơ lược hệ động vât và tài nguyên động vật rừng vùng rừng nhiệt đới Đông Nam á và Việt Nam: Khu hệ thú Linh Trưởng, Thú có guốc, thú Ăn thịt và các nhóm thú khác. Nguồn tài nguyên chim rừng nhiệt đới và Bò sát, Lưỡng cư

Đặc điểm phân bố nguồn tài nguyên động vật rừng ở Việt Nam. Phân khu địa lý động vật Việt Nam.

Đặc điểm sinh thái học làm cơ sở xây dựng qyi trình nhân nuôi một số loài động vật rừng có giá trị kinh tế.

Vai trò của động vật rừng trong các hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Thực trạng và những nguyên nhân suy giảm tài nguyên động vật rừng.

Một số biện pháp bảo vệ, phục hồi nguồn lợi tài nguyên động vật rừng Việt Nam và thế giới.

2. Hệ động vật hoang dã Việt Nam
Điều kiện và môn học tiên quyết: Phân loại động vật; Sinh thái học động vật; Tập tính học động vật.
Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về khu hệ động vật hoang dã của Việt Nam, về thành phần loài, nơi ở, phân bố, tình trạng hiên nay và biện pháp bảo vệ.

Gồm các nội dung sau: Nơi sống của động vật hoang dã. Vai trò của động vật hoang dã đối với cuộc sống con người, trong tính đa dạng sinh học. Thành phần loài động vật hoang dã ở Việt Nam; tình trạng, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên động vật hoang dã Việt Nam.

3. Đa dạng động vật và bảo vệ nguồn gen động vật quý hiếm
Điều kiện và môn học tiên quyêt: Động vật học có xương sống; Đa dạng sinh học; Địa-Đông vật học.
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu tính đa dạng sinh học, các loài động vật quí hiếm và biện pháp bảo về và phục hồi phát triển nguồn gen quí hiếm.

Nội dung gồm: đặc tính đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam. Các phân khu sinh vật ở Việt nam và đặc tính đa dạng động vật ở các khu sinh học.

Đa dạng sinh học các nhóm động vật có xương sống trên cạn: Thú, Chim, Bò sát, Lưỡng cư. Những loài động vật mới phát hiện trên thế giới và ở Việt Nam.

Nguồn gen động vật quí hiếm, sự phân bố và sự suy thoái. Các biện pháp bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học thành phần loài động vật hoang dã và nguồn gen quí hiếm: Nguyên tắc quản lý và bảo vệ rừng. Các biện pháp bảo vệ nguyên vị (insitu) và chuyển vị (exsitu). Xây dựng trung tâm cứu hộ, nhân nuôi. hệ thống pháp luật và vấn đề buôn bán động thực vật (CITES).

4. Địa-Động vật học Việt Nam 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Động vật học có xương sống; Địa động vật học.
Tóm tắt nội dung:

      Giới thiệu sự phân bố động vật ở Việt Nam và các vùng Đông Nam ¸.

       Nội dung gồm: Vị trí của Việt Nam trong miền địa động vật học Phương Đông (Oriental) và trong vùng Đông Nam á. Một số quan điểm về Địa động vật học Việt Nam của Berg (1992), Mori (1930), Starobogator (1970), Mai Đình Yên (1995), Đặng Ngọc Thanh (1980), Đào Văn Tiến (1985),Võ Quý (1994).

      Phân vùng địa động vật Việt nam về thuỷ sinh vật, cá nước ngọt, cá biển, giun đất, mối, bọ rùa, lương cư-bò sát, chim, thú.

      Các đơn vị địa lý sinh vật Việt nam. So sánh động vật giới giữa các đơn vị địa lý sinh vật Việt Nam và so sánh động vật giới Việt Nam với các khu vực khác trong vùng Đông nam ¸.

5. Lịch sử nghiên cứu động vật Việt Nam 
Điều kiên và môn học tiên quyết: Phân loại động vật; Sinh thái học động vật; Tập tính học động vật.
Tóm tắt nội dung:

      Cung cấp cho học viên những hiểu biết về lịch sử nghiên cứu động vật hoang dã của Việt Nam. Nội dung bao gồm:

· Những nghiên cứu đầu tiên về động vật cho đến thế kỷ XVIII.

· Những nghiên cứu đầu tiên về động vật Việt Nam của người nước ngoài cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

· Những nghiên cứu động vật của các nhà khoa học Việt Nam

6. Động vật đặc hữu và quý hiếm Việt Nam 

Điều kiên và môn học tiên quyết: Phân loại động vật; Sinh thái học động vật; Tập tính học động vật.
Tóm tắt nội dung:

      Cung cấp cho học viên hiểu biết về động vật quí hiếm nói chung và của Việt nam nói riêng về thành phần loài, tình trạng và biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững.

      Nội dung gồm:

· Nơi sống của động vật đặc hữu và quý hiếm.

· Thành phần loài động vật đặc hữu và quý hiếm Việt nam. Tầm quan trong của chúng.

· Tình trạng, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên động vật đặc hữu và quý hiếm của Việt nam.
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